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gia sản xuất hàng hoá nông nghiệp cho 

tiêu dùng cuối cùng của chính họ.  

- Các hộ gia đình tham gia vào việc 

xây dựng nhà cửa hoặc các công trình 

khác do mục đích sử dụng của họ, hoặc 

tham gia vào việc nâng cấp các công trình 

kiến trúc hoặc mở rộng các công trình nhà 

ở hiện có của họ. 

- Các hộ gia đình tham gia sản xuất các 

sản phẩm khác do mục đích tiêu dùng của 

họ như vải vóc, quần áo, đồ đạc trong nhà. 

- Các dịch vụ nhà ở tự có tự ở của 

dân cư. 

- Các công việc nội trợ do người lao 

động nội trợ tạo ra. 

Hộ gia đình không những cung cấp 

lao động cho các đơn vị sản xuất mà còn 

điều hành các đơn vị sản xuất. 

Những thành viên riêng lẻ của hộ gia 

đình nhiều người không coi là đơn vị thể 

chế riêng rẽ. Hai hay nhiều thành viên của 

một hộ gia đình sở hữu nhiều tài sản hoặc 

xuất hiện những khoản nợ, trong khi một 

phần hoặc tất cả thu nhập của các thành 

viên riêng lẻ trong cùng hộ gia đình có thể 

được góp lại phục vụ lợi ích chung của 

toàn bộ thành viên trong hộ gia đình. Hơn 

thế nữa các quyết định chi tiêu, đặc biệt 

liên quan đến tiêu dùng cho thức ăn, nhà 

ở có thể được dùng cho cả gia đình,… Vì 

vậy, lập bảng cân đối tài sản đầy đủ hoặc 

các tài sản khác cho các thành viên riêng 

lẻ của hộ gia đình có thể không thực hiện 

được. Vì những lý do trên, hộ gia đình phải 

được coi như một đơn vị thể chế. Đơn vị 

sản xuất kinh doanh nửa tư cách pháp 

nhân thuộc sở hữu toàn bộ của một hoặc 

nhiều thành viên trong cùng một gia đình 

phải coi là một bộ phận không thể tách rời 

của họ và không phải là một đơn vị thể 

chế riêng biệt, trừ khi đơn vị sản xuất kinh 

doanh được coi là một đơn vị gần như một 

doanh nghiệp. Hộ gia đình - đơn vị thể chế 

- có thể vừa là đơn vị sản xuất vừa là đơn 

vị tiêu dùng cuối cùng các loại sản phẩm 

vật chất và dịch vụ. 

Ngoài các hộ gia đình như bình 

thường trong đời sống xã hội, còn có một 

số loại hộ gia đình đặc biệt khác mà SNA 

1993 quy định: 

- Các thành viên tôn giáo sống trong 

các tu viện, nhà thờ, nhà chùa. 

- Bệnh nhân điều trị dài hạn trong các 

bệnh viện (như bệnh nhân hủi, bệnh nhân 

tâm thần,…) 

- Các tù nhân ở tù dài hạn 

- Các người già sống lâu dài trong 

các dưỡng lão đường 

Khái quát lại, hộ gia đình phân chia 

làm hai loại: 

+ Loại hộ gia đình vừa là hộ sản xuất 

vừa là hộ tiêu dùng. 

+ Loại hộ gia đình chuyên là hộ tiêu dùng 

Một số ý kiến về  

phân ngành kinh tế quốc dân 

nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

                                                                                 TS. Phùng Chí Hiền 

Nghị định 75 CP đã ban hành ngày 

27 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ “Hệ 

thống ngành kinh tế quốc dân” cấp I và 

theo Quyết định số 143/TCTK/PPCĐ ngày 
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12 tháng 12 năm 1993 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê “Về việc ban 

hành hệ thống ngành Kinh tế quốc dân 

cấp II, cấp III và cấp IV” đã đáp ứng yêu 

cầu quản lý, chỉ đạo của các ngành, các 

cấp  và nói chung phù hợp với yêu cầu 

quốc tế. Tuy nhiên, sau một thời gian các 

ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đã 

phát triển nhanh, sản phẩm phong phú đa 

dạng hơn, nhất là ngành thuỷ sản, yêu 

cầu quản lý chỉ đạo đã có những nét mới. 

Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu quản lý mới 

cao hơn, đồng thời để hoà nhập với các 

nước trong khu vực Đông Nam á và các 

nước trên thế giới hệ thống phân ngành 

nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đến ngành 

cấp IV cần phải sửa đổi, cải tiến. 

Trước thực tế đó,Tổng cục Thống kê 

đã có Thông Tư số 02/2000/TT-TCTK 

ngày 23 tháng 8 năm 2000 “Về việc sửa 

đổi quy định tính chỉ tiêu sản lượng lương 

thực” quy định dùng chỉ tiêu sản lượng 

lương thực có hạt, gọi tắt là sản lượng 

lương thực (thay cho chỉ tiêu cũ), phạm vi 

gồm thóc (lúa), ngô, cao lương, kê mỳ, 

mạch,.. cây chất bột lấy củ (khoai lang, 

sắn, dong riềng, khoai mỡ,..) vẫn thống kê 

và xếp vào nhóm cây chất bột lấy củ và 

không quy đổi ra sản lượng thóc để cộng 

vào sản lượng lương thực. 

Do đấy, trước đây phân ngành 0111 

Trồng lúa và 0112 Trồng ngô và cây lương 

thực khác, hiện nay nên sửa đổi là: 

0111 Trồng lúa 

0112 Trồng ngô, cây lương thực khác 

0113 Trồng cây chất bột lấy củ 

Trồng ngô, cây lương thực khác gồm 

ngô, kê, mỳ, mạch,... 

Đối với nhóm trồng rau, đậu, hoa và 

cây gia vị, nên tách ra làm hai nhóm: 

Trồng rau đậu, cây gia vị 

Trồng hoa, cây cảnh 

Đối với chăn nuôi phân ngành kinh tế 

quốc dân cũ chỉ phân ra ba nhóm: 0121 

Chăn nuôi gia súc, 0122 Chăn nuôi gia 

cầm, 0123 Chăn nuôi khác. Để đáp ứng 

yêu cầu quản lý cụ thể hơn, đối với vật 

nuôi chính nên tách riêng ra như sau: 

0121 Chăn nuôi bò 

0122 Chăn nuôi trâu 

0123 Chăn nuôi lợn 

0124 Chăn nuôi gia súc khác 

0125 Chăn nuôi gà 

0126 Chăn nuôi vịt và gia cầm khác 

0127 Chăn nuôi khác chưa đưa vào đâu 

Nội dung từng loại chăn nuôi cũng 

cần thay đổi. Trước đây, chăn nuôi gia 

súc chỉ gồm trâu, bò, lợn và chăn nuôi gia 

cầm chỉ gồm gà vịt, ngan ngỗng, còn các 

loại vật nuôi khác đưa vào chăn nuôi 

khác là chưa thật phù hợp. Vì vậy, gia súc 

cần bao gồm trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu, 

lừa. Gia cầm bao gồm gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu. Chăn nuôi khác  gồm 

những loại vật nuôi chưa đưa vào hai 

nhóm trên như nuôi ong, nuôi tằm, nuôi 

chó, nuôi mèo, nuôi rắn, nuôi chim. Đối 

với loại vật nuôi mới ra đời phát triển như 

nuôi gấu lấy mật, nuôi chim cút, nuôi đà 

điểu cần đưa vào nhóm chăn nuôi thích 

hợp. Nuôi chim cút, nuôi đà điểu nên đưa 

vào nhóm 0126 chăn nuôi vịt và gia cầm 

khác, nuôi gấu lấy mật đưa vào nhóm  

0127 Chăn nuôi khác. 

Một số loại vật nuôi khác ở dưới 

nước như nuôi ếch, nuôi ba ba, nuôi cá 

sấu, nuôi ốc vàng phân ngành trước đây 

đưa vào nhóm chăn nuôi khác là chưa 

thoả đáng mà nên đưa vào ngành thuỷ 

sản mới phù hợp vì những loại vật nuôi 

này ở dưới nước. 
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Phân ngành trước đây các hoạt động 

dịch vụ phục vụ trồng trọt và chăn nuôi để 

chung vào một mục, nhưng thực tế các hoạt 

động dịch vụ phục vụ trồng trọt riêng, các 

hoạt động dịch vụ phục vụ chăn nuôi riêng. 

Vì vậy, ngoài mục chung “0130 Các hoạt 

động dịch vụ phục vụ trồng trọt và chăn 

nuôi" (trừ hoạt động thú y), cần bổ sung: 

0131 Các hoạt động dịch vụ phục vụ 

trồng trọt 

0132 Các hoạt động dịch vụ phục vụ 

chăn nuôi 

Phân ngành cũ có nhóm “Trồng trọt 

và chăn nuôi hỗn hợp”, nên bỏ nhóm này. 

Đối với đơn vị vừa trồng trọt chăn nuôi thì 

căn cứ giá trị nếu giá trị loại ngành nào 

cao hơn thì xếp đơn vị vào loại đó. Ví dụ 

đơn vị có giá trị sản lượng trồng trọt cao 

hơn giá trị sản lượng chăn nuôi xếp đơn vị 

vào ngành trồng trọt. 

Đối với lâm nghiệp trước đây chỉ 

phân ngành chung “Lâm nghiệp và các 

hoạt động dịch vụ có liên quan” hạn chế 

việc phục vụ quản lý chỉ đạo cụ thể của 

các ngành, các cấp, mặt khác ngành lâm 

nghiệp ngày càng phát triển với các hoạt 

đồng trồng rừng, khai thác gỗ, chăm sóc. 

Vì vậy, đối với ngành lâm nghiệp nên 

phân chi tiết, cụ thể: 

0210 Trồng rừng 

0220 Chăm sóc rừng 

0230 Khai thác gỗ và thu hoạch lâm 

sản khác 

0240 Hoạt động dịch vụ phục vụ lâm 

nghiệp 

Thuỷ sản mấy năm nay phát triển 

mạnh cả nuôi trồng và khai thác, tuy 

nhiên nuôi trồng tăng nhanh hơn. Năm 

2002 sản lượng thuỷ sản  đạt 2 triệu 

578 ngàn tấn so với năm 1993 tăng 

134,4%, giá trị sản lượng thuỷ sản đạt 

27441 tỷ đồng so với năm 1993 tăng 

156,3% khai thác tăng 97,9%, nuôi 

trồng tăng 306,9%. Phân ngành trước 

đây đối với thuỷ sản chỉ để một ngành 

chung là “Đánh bắt thuỷ sản, ươm, nuôi 

trồng thuỷ sản và các hoạt động dịch vụ 

có liên quan” nên trong điều kiện tình 

hình mới không đáp ứng được đầy đủ 

các yêu cầu quản lý chỉ đạo của các 

ngành, các cấp. Vì vậy, để đáp ứng yêu 

cầu quản lý cụ thể của các ngành, các 

cấp trong điều kiện hiện nay cần phân 

thuỷ sản ra nuôi trồng và đánh bắt, và 

từng loại thuỷ sản nên phân cụ thể cá, 

tôm và thuỷ sản khác. Phân ngành thuỷ 

sản nên như sau: 

05. Đánh bắt thuỷ sản, ươm, nuôi 

trồng thuỷ sản và các hoạt động dịch vụ 

có liên quan 

0510. Đánh bắt thuỷ sản 

0511. Đánh bắt cá  

0512. Đánh bắt tôm 

0513. Đánh bắt thuỷ sản khác 

0520. Nuôi trồng thuỷ sản 

0521. Nuôi cá 

0522. Nuôi tôm 

0523. Nuôi trồng thuỷ sản khác 

0530. Dịch vụ thuỷ sản 

Trước đây đối với một số loại thuỷ 

sản nuôi ở dưới nước như nuôi ếch, nuôi 

ba ba, nuôi cá sấu, nuôi ốc vàng để vào 

nhóm chăn nuôi khác, nay nên để những 

loại vật nuôi ở dưới nước vào nhóm nuôi 

trồng thuỷ sản khác 

 


